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Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này.

2.  Từ vựng

3.1.  Thuật ngữ chung

2.1.1.   Mặt nhìn:

Sự thể hiện trên một mặt phẳng hình ảnh mà một người quan sát đứng tại một điểm xa vô

tận và nhìn thẳng theo hướng vuông góc với mặt phẳng, nhìn thấy một ngôi nhà, một chi tiết ngôi nhà hoặc một cấu kiện ngôi nhà.

Chú thích:

Cách thể hiện này tương ứng với cách chiếu song song trực giao sử dụng trong họa hình

2.1.2.   Mặt cắt và tiết diện

2.1.2.1.Tiết diện [Tiếng Pháp- section]:Một mặt nhìn của những phần nằm trong một bề mặt cắt qua, thường là một mặt phẳng.

2.1.2.2.Mặt cắt [Tiếng Pháp: coupe]:

Một tiết diện (2.1.2.1) có thêm mặt nhìn phía sau của mặt phẳng cắt

2.1.3.
Mặt bằng

2.1.3.1.  Mặt cắt ngang của một ngôi nhà tại một độ cao cho trước, nhìn từ trên xuống.

2.1.3.2.  Mặt nhìn ngang của một địa điểm hoặc một ngôi nhà, cấu kiện nhà, các chi tiết, thiết bị

ngôi nhà

2.1.4.
Mặt đứng

Một mặt nhìn thẳng đứng của một ngôi nhà, một bộ phận nhà hoặc một kết cấu ngôi nhà

2.2.
Bản vẽ

2.2.1.   Bản vẽ sơ bộ (sơ đồ, bản phác thảo v.v...)Bản vẽ dùng để làm cơ sở cho các bản vẽ chi tiết

và thể hiện ý đồ tổng thể của người thiết kế.

2.2.2.   Giản đồ:

Một bản vẽ có tỉ lệ hoặc không có tỉ lệ, chỉ đưa ra những thể hiện đơn giản liên quan đến chức năng của các bộ phận ngôi nhà để thể hiện lối ra vào, sự lưu thông, thiết bị và cách thức vận hành thiết bị đó v.v...
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2.2.3.   Bản vẽ thi công:

Là bộ bản vẽ dùng để thi công một ngôi nhà, thường bao gồm những bản vẽ mặt bằng vị

trí, các bản vẽ bố trí chung (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng), các bản vẽ lắp ráp và các chi tiết được điền đầy đủ kích thước và có tất cả các thông tin cần thiết cho việc thi công.

Chú thích:

Các bản vẽ thi công tương ứng với các bản vẽ sản phẩm cuối cùng quy định trong ISO/R-

129. Bản vẽ kĩ thuật-Ghi kích thước

2.2.3.1.Bản vẽ định vị

2.2.3.1.1.   Mặt bằng tổng thể:

Các mặt bằng dùng để nhận dạng vị trí và xác định đường bao của ngôi nhà trong sự liên quan với mặt bằng quy hoạch thành phố hoặc với một bối cảnh rộng lớn.

2.2.3.1.2.   Mặt bằng khu đất:

Mặt bằng dùng để xác định vị trí của các ngôi nhà đối với địa điểm, cách bố trí lối vào, bố

trí chung của khu đất. Các mặt bằng này cũng có thể bao gồm thông tin về mạng lưới dịch vụ, thoát nước v.v...

2.2.3.1.3.   Bản vẽ bố trí chung: Các bản vẽ dùng để thể hiện vị trí các không gian khác nhau của ngôi nhà, kết cấu chung và vị trí các bộ phận cấu kiện chủ yếu và các chi tiết lắp ráp.

2.2.3.2.Bản vẽ cấu kiện xây dựng

2.2.3.2.1.   Bản vẽ đặc trưng:

Các bản vẽ dùng để thể hiện các kích thước cơ bản, hệ thống chuẩn và các số liệu đặc trưng của một bộ các cấu kiện tiêu chuẩn của một loại cho trước.

2.2.3.2.2.   Bản vẽ chi tiết:

Các bản vẽ dùng để thể hiện tất cả các thông tin cần thiết cho việc chế tạo và thi công cấu kiện ngôi nhà.

2.2.3.3.Bản vẽ lắp ráp:

Các bản vẽ dùng để thể hiện một cách chi tiết kết cấu ngôi nhà, liên kết trong và giữa các cấu kiện, các bộ phận và giữa các bộ phận với nhau.

2.2.4.   Các loại bản vẽ khác

Các thuật ngữ liên quan đến các loại bản vẽ khác thường xuyên sử dụng trong xây dựng nhà và kiến trúc như "bản vẽ khảo sát", "bản vẽ xin phép xây dựng" sẽ được đề cập tới sau trong phần bổ sung của bộ tiêu chuẩn này.

